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TOM TAT

Nghién ctru nay nham gép thém nhirng dan chirng vé tham gia cta gi&i trong cac mé hinh nhé &
cap ho 1a mé hinh k§y thuat SRI - Hé théng canh tac lGa cai tién va mé hinh quan ly Book keeping - M6
hinh s6 ké toan hd. Ca 2 mé hinh déu do Té chirc Oxfam My hé tre’ cho 3 xa Dai Nghia, Hop Tién va
An Tién cta huyén My DBirc thanh phé Ha Noi. Trong hoat déng xa hoi ciing nhw cac hoat déng cua
mé hinh SRI (Systems of Rice Intensification) va Book keeping, phu nir déu tham gia mét phan dang
ké. Qua viộc tham gia cac mộ hinh, niv giđi da cộ tiộn boộ nhanh hon trong thay dội nhan thirc, ra
quyét dinh va trinh do ghi chép tinh toan kinh té.

Tir khoa: Book keeping, gi¢i, mé hinh, My Birc, SRI.

SUMMARY

This research aims to provide additional evidence on Gender participation in small models at
households level. They are technical model SRI- Systems of Rice intensification and management model
- Book keeping. Both models are supported by Oxfam America for 3 communes Dai Nghia, Hop Tien and
An Tien, My Duc District, Ha Noi City. In social activities as well as SRI and Book keeping activities
women have participated remarkably. By participating in the model, women had faster progress in

changing the perception, attitude, decision making, record levels and economic calculation.

Key words: Book keeping, gender, model, My Duc, SRI.

1. DAT VAN DE

Viét Nam 1a mdt nuéec nong nghiép véi
76% dan cu séng 6 noéng thon. Trong d6 luc
lugng lao dong nii chiém khodng 70% lao
dong noéng thoén, ho da c6 nhiéu déng gép to
16n cho phat trién nong nghiép va nong thon
Viét Nam. Hién tai 6 Viét Nam chua c6 su
can bang giéi moét cach thuc sy trong moi
linh vuc, minh chiing trong thuc t& hién nay
khi dua nhiing tién bo khoa hoc k§ thuat,
cong nghé méi vao ap dung trong cac nganh,
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linh vuc kinh t& néi chung va néng nghiép
néi riéng, chiing ta méi chi quan tdm dén ho
va cong déng ma chua thuc su dé cap dén
van dé vé gifi, diéu nay lam han ché viéc
chuyén giao, st dung va khai thac hiéu qua
nhiing tién bd khoa hoc k§ thuat dé. Béi vay
dua gidi vao cac hoat dong phat trién kinh t&
néi chung va kinh t& néng nghiép néi riéng
12 mot chién lude ding din va can thiét. Cho
dén nay da c6 nhiéu tai liéu va nghién ciu
lién quan dén linh vuc gi6i (Pham Vin
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Binh, 2003; Pham Thi My Dung, 2005;
Quyén Dinh Ha va cs., 2003) nhung nghién
ctiu giội trong cac xa cÂ6 mot s6 mo hinh mội
gin truc tiộp vội hd nong dan thi con it.
Nghiộn ctiu nay gộp phan bộ sung nhiing
nét riéng cho viéc két luan vé tham gia cuaa
gi6i trong phét trién nong thon.

My Dtc 1a huyén nghéo ctia thanh phd
Ha Nbi. Ca huyén c6 khoang 40.000 ho véi
khoang 180.000 khéu trong 23 x&. San xudt
lda 1a nguén thu nhap chinh (Ida chiém t6i
hon 72% dién tich canh tac). T ddu nam
2007, T6 chiic Oxfam My da hd trg cho
huyén du an tht nghiém md hinh SRI - Hé
thong canh tac lia cai tién, sau d6 1a du an
tht nghiém mo hinh Book keeping - S6 Ké&
toan hé (Pham Thi My Dung, 2009). Cac du
an dudc thii nghiém tai 3 xa Dai Nghia, Hgp
Tién va An Tién. DAy la 3 x& lién ké nhau va
chii yéu san xuit lia, nganh nghé it phat
trién. M6 hinh SRI nhdm gidp néng dan
chuyén tit cach canh tac truyén thong sang
canh tac lia v6i cdy ma non, cdy thua, cay 1
danh, khong dung phin héa hoc va thudc
bao vé thuc vat, con mé hinh Book keeping
nham ting ning luc quan ly ho thong qua
ghi chép, tinh toan cho ho.

Nghién cétu nay nhiam muc dich phan
tich tham gia ctia gidi trong cac hoat dong xa
hoi néi chung va cu thé hon 1a mot s6 hoat
dong trong 2 du an cu thé. Tu dé thay duge
vai trd gi6i trong noéng thon va dua ra mot s6
kién nghi thic ddy tham gia ctia giéi trong
cac linh vuc, dộc biột khi cÂ6 nhiing du an tội
cap ho.

2. PHUONG PHAP NGHIEN CUU
2.1. Ti€p can nghién citu

* Nghién ciu st dung phucng phap tiép
can gidi gom: Tiép can gidi trong san xuit
ndng nghiép; tiép can gidi trong cong tac xa
hoi; tiép can gibi trong quyén quyét dinh ctua
gia dinh va cic quyét dinh lién quan téi hoat

dong xa hoi. Trong d6, tiép can nghién ciu
phat trién néng thén gém: Giéi trong viéc
tham gia cac mé hinh kinh t&€, md hinh du
an; Gi6i tham gia vao viéc hoat dong thuc
ddy san xudt néng nghiép, tiéu thu cong
nghiép tai dia phuong; Gidi trong viéc tu
nguyén xay dung cdu lac bd, nhém té cung
nhau phat trién.

* Tiép can nghién ctu c6 su tham gia
gdbm: S6 lugng nam, nii trong tap hudn mé
hinh du 4n; S6 nii vd nam quyét dinh viéc
tham gia m6 hinh kinh t&, du an; S6 nam, nii
tham gia cac hoat déng xa hoi va cac quyét
dinh cta gia dinh khac.

* Tiép can nghién ctu hé thong gém:
Nghién ctu gi6i trong cac hoat dong xa hoi;
Nghién ctiu gidi trong cic quyét dinh vé cong
viéc xa hoéi va gia dinh; Nghién ctu gi6i
trong vai tro hoat déng ctia mé hinh du an
tai néng thon.

2.2. Piém nghién citu

Du an chon 3 xa Dai Nghia, Hop Tién va
An Tién la diém nghién ctu. Nghién ctu
cling dua trén co s6 cac md hinh dugdc thuc
hién trong cac thon ti nam 2007 dén nay.

2.3. Ho diéu tra

Chon toan bo 90 ho nong dan tai 3 xa ¢
tham gia ca 2 mé hinh SRI va Book keeping.
Ngoai ra con khao sat 60 ho ngoai md hinh
tai 3 xa. Nghién ctu thém mot s6 noi dung
lién quan la thanh vién trong gia dinh trong
s6 90 ho diéu tra chinh dé lam ro6 van dé.
Chon ho dé nghién ctu khéng dua trén tiéu
tri kinh t& cia ho ma dua trén co sé cac ho
tham gia du an va ho khong tham gia du an
dé thay dugc su khac nhau trong viéc tham
gia hoat dong xa hoi cua hai gidi trong hai
nhém ho.

2.4. Phuong phap phan tich

Cht yéu dung cac phuong phap phan
tich gi6i, so sanh “trudc, sau” , so sanh “co,
khong” va thdo luan véi cac hd, can bo dia
phuong.

513



Vian Trong Thady, Pham Thj My Dung

3. KET QUA NGHIEN CUU VA
THAO LUAN

3.1. Gidi trong cong tac xa hoi

Nghién ctiu gi6i trong cong tac xa hoi tai
cac xa cho thay, trong cac chtic vu chu chét
tai xa chi c6 Hoi Phu nii do nii giéi giti chu
chét, con cac chtic danh khac déu do nam
dam nhiém (Hinh 1).

Tai cap thén, x6m thi ty 1& nii tham gia
cong tac chiém 52,1% nhiéu hon nam giéi.
Phu nii thuong lam chi hdi trudng phu ni
hodc noéng dan. Hai du an SRI va Book
keeping 1a dy 4n nho & cap thon nén phu nii
cling c6 diéu kién tham gia nhiéu hon vao
cac hoat dong xa hoi. Nhu vay cang 6 cap do
cong tac cao thi ty 1& nti tham gia cang it. Su
tham gia khac nhau thé hién rd vai tro, diéu
kién céng tac va cac quan niém cua méi giéi
trong mdi cap do cong tac (Bang 1).

3.2. Gidi trong mo hinh SRI
3.2.1. Gidi trong cdc khéa tdp huén SRI

Hé théng SRI goi 1a mdt phuong phap
mội vé ky thuat trong lia khoa hoc. SÂ lidu
diéu tra c6 74,3% - 93,8% la nii trong cac 16p
tap hudn vé trong trot, nam gi6i chi tham
gia khoang 6,7% - 25,7%. Diéu nay thé hién
s¢ phin chia cong viéc theo gidi trong cac
hoat dong san xuit la rd rang. Qua phdéng
van, ni gidi trong cac hd c6 nam tham gia
tap huan SRI cho ring du cac 16p tap huin
c¢6 nam tham gia nhung nii gidi lai c6 trach
nhiém nhiéu hon trong viéc lam ding quy
trinh ky thuat (né giéi 47 tudi, trinh d6
7/10). Vi vay ngay khi nt gidéi khong duge
tham gia tap huộn, ho cÂ6 thé lam t6t hon
nam gi6i trộn phuong diộn cong viộc trộng
trot. Nhiéu nii gi6i khong dudc di tap huin
vé SRI nhung dugc nguoi biét vé SRI truyén
lai, c6 thé ho chi 4p dung mot khau k§ thuat
nao dộ va phu hop vội ho. Vi du trong SRI ¢6
ky thuat cdy thua danh, cdy it danh, ruat
nuéec ding thoi diém, bén it phan... tng
dung tiing phan dugc giai thich ré hon d6 1a
chi 4p dung mét hodc hai ky thuat cia SRI.
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Hinh 1. Nt gi6i trong cac vi tri cha chét cta cac xa

Nguon : Diéu tra nam 2009
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Bang 1. Giéi trong tham gia cong tac cap thén

G Sé ngudi tham Trong d6 Nam Trong d6 N
2 gia cong tac thon S6 nguoi % S6 nguo %
Dai Nghia 28 12 42,9 16 57,1
Hop Tién 12 7 58,3 5 41,7
An Tién 8 4 50 4 60
Téng 48 23 47,9 25 52,1

Nguon: S6 liéu diéu tra nam 2009

3.2.2. Gidi trong cdc quyét dinh lién quan
dén SRI

Céac ho gia dinh 14n ddu tham gia SRI
con hoai nghi vé hiéu qua ctia SRI nhung véi
cac ho da ap dung SRI nhiéu vu thi ca nam
va nii déu tng ho du an. Moi quyét dinh vé
trong trot ciing nhu tham gia vao du an SRI
phu nii chi€m 59%. B6i vi nii giéi thuong
tham gia nhiéu vao cac hoat ddng phat trién
néng nghiép ndéng thén viéc ho tiép can
thong tin va ra quyét dinh trong tréng trot
sé tot hon nam giéi.

Ni gibi ¢6 vai tro quan trong trong chi
tiéu cong viéc nha va viéc ddong ang nhung
v6i nghién ctiu quyén quyét dinh cta giéi nit
gi6i trong cac ho khong ap dung SRI hau
nhu it ¢6 cac quyét dinh chi tiéu 16n, quan
trong trong gia dinh.

Vé san xuit néng nghiép v6i nhém ho
trong du an SRI thi quyét dinh cta nii vé
tréng trot chiém 83,7%, c6 nhiéu cong viéc
nit giéi ndm vai trd quyét dinh 16n nhu céng
viéc chon gidng cay tréng nit gidi quyét dinh
téi 95,5%. Trong khi d6 & cac hd ngoai SRI
cac quyét dinh cht yéu do nam giéi

Trong nganh nghé phu nghé 6 ho SRI
thi 87,5% quyét dinh thudc vé nit giéi, 6 ho
khoéng ap dung SRI nii chi quyét dinh 75,9%.
Diéu nay ciing khoéng cé gi ngac nhién vi ho
ap dung SRI c¢6 nhiéu thoi gian hon dé lam
cong viéc tao thu nhap khac nhu théu, may
tre dan, n&u rugu, hay cé thoi gian di lam
thué khac.

Céac quyét dinh 16n nhu mua sim sta
chiia cac tai san 16n, cuéi hoi cho con cai trong

cac ho c6 SRI nii quyét dinh 66,1%, hé khong
¢6 SRI chi 1a 7,5%. Riéng viéc ndm giii cac
tai san 16n nhu s6 nha dat, ding ky xe may,
hoa don mua ti vi, dang ky kinh doanh.. chu
yéu do nam ném git nén quyét dinh st dung
cac tai san 16n 1a do nam.
3.2.3. Nang luc giéi tiw du dn SRI

- Ning luc vé k§ thuat

Nhéan thtic cta nong dan dudc thay d6i
sau khi tiép can cAc md hinh du an. Trong
s0 cac thanh vién trong hd dugc hoi, c6 99%
v kién cho 1a cac du an c6 lam thay déi
nhan thtc cia néng dan va cac thanh vién
trong ho, trong d6 26,8% nam giội dong ¥ va
73,2% ¥ kién nit déng ¥; 79,9% ¥ kién cho
ring sau khi tap huén c6 thé ap dung dudc
SRI, trong d6 c6 26,2% nam va 73,8% ni
cho ring ban than c6 thé c6 thé lam dugc
theo nhiing gi da biét.

- Nang luc vé hoat dong xa hoi

Néng dan va dac biét 1a nong dan ni tu
tin da t6 chic dude nhiéu 16p tap hudn lai
cho nong dén, thanh 14p nhém t6 nghién ctu
thi nghiém vé mat d6 cdy, nhém nghién ctu
vé sau bénh, nhém nghién ctiu vé giéng lda,
nhém nghién ctu vé ning suidt va nhém
nghién ctiu vé€ so sanh ning suat hai phuong
phap cdy khac nhau. Cac nhém nghién ciiu
nay déu do nii lam nhém trudng cé trach
nhiém viét béo céo téng két va trinh bay két
qua nghién ciu cia nhém trude hoi nghi dau
bd. Phu nit dd khéng dinh ning luc va vai
trd quyét dinh cong viéc san xudt noéng
nghiép trong gia dinh hon hdn nam giéi.
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3.3. Gidi trong mo hinh Book keeping
3.3.1. Tham gia cua gidi trong mé hinh
Book keeping

M5 hinh “Book keeping” (M6 hinh s6 ké&
toan ho) khac véi mo6 hinh SRI vi né khéng
thuc hién trén dong rudng ma thuc hién tai
ho va tai nhém ho. Sau khi duge tap huidn
cac hd mo6 hinh duge t6 chiic thanh cac nhém
nhim trao d6i chia sé va huéng dan lan
nhau. Trong gia dinh nam giéi ndm quyén
lam chd ho chiém 87,4%, nhung trong viéc
ghi s6 k& todn ho nit gi6i chiém t6i 74,4%
(Bang 2).

X4c dinh vai trd ctia giéi trong mé6 hinh
S6 k& toan ho thong qua céc tiéu chi cha ho
14 nii, ngudi ghi s6 1a nit, xép loai ghi s6 tot.
Qua bang danh gia trén ta thay ni giéi 1a
ngudi ghi s6 t6t hon nam va chiém ty lé
81,3% so v6i nam, cic nhém c6 nhém trudng
12 nii thi nhém d6 ghi t6t hon nhém c6 nhém
truéng la nam. Diéu d6 ching té du &

phuong dién nay hay & phuong dién khac thi
déu khing dinh dugdc vai tro can thiét cua
phu ni trong gia dinh va cac hoat dong xa
hoi. Tuy nhién c6 thé do yéu t6 chi quan hay
khach quan ma trong nhiéu linh vuc lao
dong cling nhu cộng viộc ¢6 mic thu nhộap
cao, 6 rat it ni giéi duge tham gia.
3.3.2. GiGi trong dao tao TOT vé sé ké todn
hé (dao tao gidng vién néng dan vé
86 ké'todn hé)

TOT (Training of trainers) la phuong
phap dao tao giang vién nong dan nhim
giip néng din c6 ky nang, phuong phap va
¢6 kha ning huộng din cho nhiing nộng dan
khac trong nhiéu linh vuc khac nhau. Trong
16p tap huén, nit giéi chiém ty 1é cao (60,7%).
V6i cac cudc thio luan theo nhém, 16p hoc
dudc chia theo nhiéu nhém phu thudc vao s6
lugng hoc vién. Co c&u gi6i trong nhém thé
hién su tham gia clia nam va nii cho mdi van
dé can thao luan (Bang 3).

Bang 2. Vai tro gi6i trong ghi sé

1 Chu hé nlv

2 Ghi sb la niv

3 Xép loai ghi tbt la n&v
4 Nhom ghi s6 tét nhat

12,6%
74,4%
81,3%

NG nhém treéng

Nguén: Tong hop s6 liéu diéu tra 2009

Bang 3. Thio luAn nhém theo cac chu dé trong ho

6 Nhém trwéng Hoc vién Tham gia y kién
X o o}
Dién giai . > 1A . > A
g nhom Nam N Hoc vién/ nhém Nam T}J//Ie Tong  Nam T%)//Ie
o 0
1. Céch ghi va hach 1 1 - 6 2 33 7 3 42,9
toan Trong trot
2. Cach ghi va hach 1 - 1 6 2 333 9 5 556
toan Chan nudi
3. Cach ghi va hach
toan TTCN — DV ! 1 i ° 3 60 ° 4 80
4. Céach ghi caf: khoan 1 } 1 5 2 40 1 2 18.2
Thu trong hd
5. Cach ghi cac khoan 1 1 } 6 2 33,3 9 3 33,3

Chi trong hd

Nguon : 86 liéu diéu tra tai 16p tdp hudn TOT cho néng dan ngay 3 thang 4 nam 2009
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Trong thao luan 6 16p dao tao TOT c6 5
nhém van dé ma nong dan hay coi 14 chuyén
binh thudng, nhung khi thio luan thi lai
duge rat nhiéu néng dan quan tam. Diéu dé
cho thdy nam va nii ¢6 nhiéu y kién tham gia
khac nhau, tuy nhién mdi van dé thao luan
lai c¢6 nhiing ¥ kién nghiéng vé gi6éi nam, giéi
nii khac nhau nhu van dé vé ghi hach toan
thu chi, tréng trot, ty 1é nam gi6éi tham gia it
va dao dong tu 18% - 42%. Nhung vé6i viéc
théo luan cac van dé ghi hach toan vé chin
nudi, TTCN — dich vu thi ty 1é ¥ kién cua
nam chiém 55% - 80%.

3.3.3. Lgi ich cua giéi t& mé hinh Book
keeping

O huyén My Dtc (Ha Néi) ciing nhu cac
ving ndng thon khéc, phu nii 14 ngudi chi luc
trong cong viéc gia dinh va xa héi nhung van
bi thiét thoi trén nhiéu mat. Danh gia 1¢i ich
gi61 tit moé hinh qua cac khia canh nhu:

- Hudng lgi cia phu nfi ti du 4n (Bang 4)

M6t mé hinh c6 thé dua lai loi ich vat
chit hoidc lgi ich phi vat chat. Du an ky
thuat thuong thé hién rd 1oi ich vat chat con
du 4n S6 thi 1gi ich duge hiéu 1a duge giao
tiép, dugc hop hanh, kha ning tinh toan viét
t6t hon... Qua khdao sat cho thay, ty 1é phu
nii dude di tap hudn, hoi hop hoic hoi y kién
do c6 du an cao hon, tit d6 lam giam dan su
cach biét so v61 nam.

T viée hoc ghi s6, nang luc tinh toan, viét
chii ctia chi em tang 1én. Phu nii gan giii hon
v6i con cai va bd me nén dudc nhiéu ngudi trong
gia dinh tham gia ghi s6 cing. Phu nit chia sé
v6i xung quanh viéc ghi s6 rong rai hon vi ho
thuong cdi mé va thuong lam viéc trong lang.

Trong s6 trén c6 5 nguoi da 5 - 7 nam
khong caAm bt vidt va 2 nguoi da 10 -15 nam
khong cAm bt viét. Diéu dic biét ho déu la
phu nit vi moi cong viéc quan trong trong gia
dinh déu do chéng va con dam nhiém. Mot s6
ho nghéo ca vg va chong hau nhu rat it khi
cAm but ghi chép cac céng viéc trong gia
dinh. Viéc ghi s6 ké toan dem lai su hiéu biét
vé tinh toan thu chi va cac hoat déng san
xuét kinh doanh trong hd ma bay lau nay ho
thuong uéc lugng mot cach khong chinh xac
cac khoan thu chi ctia gia dinh minh.

- Hudng 1gi cua tré em gai

Du 4an ghi s6 thudng 14y gia dinh cta
mot ngudi 1am noi trao d6i cho ca nhém hosc
trao d6i véi can bd du an. Diéu nay c6 anh
hudng t6i tré em gai vi tré em trai hay choi
ngoal duong, ngoai sin, con tré em gai
thuong chei quanh quén trong nha, trong
vuon. Hop nhém thuong kich thich su to mo
cla tré em géi, goi mé cac em bét chude me
ho#c ciing me ghi chép, tinh toan. Trong s6
cac em d6, c6 nhiing em gai sé ¢ lai qué va
tré thanh néng dan.

Bang 4. Quyén 1¢i va chia sé théng tin cia phu ni¥

T Chi tiéu Tc’m.g S,é ) i
Nguwoi tra 1o Sé nguoi Ty l& (%)

1 Truwéc day khong ghi sb sach 36 29 80,6

2 Trwéc day khong dung but gidy 14 10 71,4

3 Trwdc day khong dwoc di hop tir xa tré 1én 24 14 58,3

4 Trwéc day khdng duoc tap huén tr xa tre 26 15 57,7

5  Trwédc day khéng duoc dé nghi gop y kién 45 36 80,0

6 Tl khighisd thay chi viét dep hon va tinh nhdm nhanh hon 79 55 69,6

7 Trong gia dinh cé nguwoi ghi sé cling 25 17 68,0

8  Trong thdn cé ngudi biét viec ho ghi sd 75 57 76,0

Nguén: Bio cdo Banh gid hiéu qua va tdc dong ciia mé hinh S6 ké todn hg Book keeping tai My Pire, Ha Ngi
(Trich ket qua diéu tra 87 hé ngay 9/5/2009 nhdn cudc hop nhom theo xa).
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3.3.4. Cac kho khdn lién quan téi phu nu
khi tham gia vao SRI va mé hinh ghi
86 ké'todn

- Khé khan vé quan niém cta gia dinh
va x4 hoi vé SRI va mo hinh ghi s6 ké toan

SRI va mé hinh ghi s6 k& toan 1a mét
tién b khoa hoc méi duge dua vao nong dan
nghéo san xuit noéng néng nghiép. SRI gitp
nong dan cé phuong phap ky thuat dé nang
cao niang sut cdy trong. M6 hinh ghi s6 ké&
toan gitip nong dan tinh todn va so sanh san
xuit cdy tréong nao hay chin nudéi con vat
nudi nao c6 hiéu qua hon. Tuy nhién, mo
hinh dy an khi duge dua vao nong thén da
gip khong it nhiing khé khan nhat 14 gidi nit
khi tham gia vao mé hinh. Quan niém cua
c&p quan ly cho ring dé thay déi cai gi mang
tinh truyén théng thi that kho, con quan
niém cta nam giéi trong gia dinh thi cho
riang phu nit khong c¢6 du trinh d6 nang luc
dé lam va thuc hién dugc mot tién bo k§
thuat méi vi vay sé that bai va khong dem
lai két qua gi. Su khong dong thuan clia nam
gi6i trong gia dinh thudng hay lam phu nit
khong tu tin vao kha ning ctia ban than.

- Khé kh#n vé niang luc tiép nhan khoa
hoc k§ thuat trong mé hinh dy an

Co hoi dé nong dan néi chung va phu ni
néng thoén néi riéng con rat nhiéu han ché
nhu quan niém vé thién chiic cua nii giéi, vé
stic khée phu nii, vé co hoi duge tiép can
khoa hoc kƠ thuat mội, vé ning lyc va trinh
d6 dé tiép can moé hinh ky thuat dé, v.v...

- Khé khin vé vai trd va quyén quyét
dinh trong gia dinh va xa héi

Phu nit trong gia dinh & thoi diém nao
cling ludén bi nam giéi cho 1a ngudi quyét
dinh phu ngay ca trong cic quyét dinh vé
trong trot dudc cho 1a phu nii c6 nhiéu vai
tro nhat (gieo trong lda thi phu n# luén
quyét dinh tuy nhién khi thu hoach va ban
san phadm thi déu do nam giéi quyét dinh).
Viéc quyét dinh tham gia vao mé hinh ghi s6
ké& toan ho, thoi gian dau khong it phu nii bi
chong cdm khong cho ghi chép va khong
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duge tham gia cac hoat dong hop nhom, hoi
thao. Khi ghi chép, hach toan cin than theo
du an, phu nii da biét hach toan quan 1y chi
tiéu trong gia dinh hon, nhiéu nam giéi cho
riang vé minh khong tin tudng nén phai ghi
chép, diéu nay can tré khong nho t6i tam ly
cua phu ni trong viéc tham gia vao mé hinh
ghi s6.

3.4. Mot s6 dé xuit tang cudng sy tham
gia cta gidi vao trong cac hoat dong
xa hoi va cac mo6 hinh du an

3.4.1. Thay déi quan diém va nhén thiic cia

cdn bé cdc cdp vé vin dé gisi

- Lanh dao ¢ dia phuong va cac cip can
luu § van dé gidi trong phat trién xa hoi va
khong coi nhe viAn dé gi6i trong phat trién
néng nghiép néng thon.

- Lam rd van dé giéi 1a van dé chung cua
ca cong dong méa khong riéng vé mot nhém t6
nao trong xa hoi, ma cin xem xét gidi giiia
cac ho hon 1a giéi trong ndi bg ho gia dinh.

- Céc cép cAn c6 nhiéu co ché chinh sach
mé rong hop tac quéc té tao diéu kién thuan
16i nhét cho cac t8 chiic nude ngoai vao Viét
Nam tham gia phat trién, nghién ctu dau tu
cho néng nghiép, néng ddn va néng thon
Viét Nam.

3.4.2. Tuyén truyén va ndng cao trinh do
cho hé néng déan nhét la phu niz

- Nang cao trinh d6 hoc vdn cho néng
dan 1am moi trudng va diéu kién dé phu ni
phat trién.

- Tuyén truyén cho ngusi dan thay d6i
tu duy khong phin biét nam va nd trong
toan cong ddng.

- Cac t6 chiic hoi, doan thé cac cép
thudng xuyén t6 chtic cac 16p tap hudn
chuyén giao khoa hoc ky thuat cho néng dan
cAn quan tadm van dé can bang gii trong mdi
khoéa tap hudn hodc c6 16p tap hudn uu tién
nhiéu nii hon, hodc c¢6 16p lién quan dén bao
luc gia dinh, 16p lién quan dén quyén cua
phu ni trong gia dinh va xa hoi thi c6 thé
cho nam tham gia nhiéu hon.



Mét sb khia canh gidi trong cac mé hinh SRI va Book keeping tai huyén My Birc - Ha Noi

3.4.3. Nang cao kinh té hé ting budc dua
phu n@ tham gia vao mé hinh kinh
té, dv an

- Gitp cac ho nii tiép can nhiéu hon véi
cac dich vu hd trg cia nha nude va cac td
chtic khac. Trong d6 chu y nhat 1a cac dich
vu tai chinh vi mé, khuyén nong, du an, mé
hinh phét trién.

- Phat trién cac nganh nghé phu hop véi
kha nang va nhu cau cta cac chu hd nii dic
biét 12 nghé phu va chan nudi.

- Céac chu hd nt thudng it ¢6 co hoi lam
viéc xa lang, xa va tim viéc ngoai huyén nén
can hudng cho ho phat trién cac nganh nghé
tai chd.

- Pam bao nhiing nguon luc co ban cho
cac ch ho nii nhu dat dai, von. Viéc nay can
di d6i v6i cac bién phap giip ho quan ly ruai
ro vi cac chu ho nii thuong 13 hd gip nhiéu
rui ro.

3.4.4. Pinh huéng cho phu nit vé quyén va
vai tro quyét dinh cua minh trong
gia dinh va xd hoi

Vai trd va quyén quyét dinh ctia phu nii
¢ cuong vi nao cling bi nam giội 1an at. Can
két hop vội cac td chiic khac gido duc, tuyộn
truyén cho phu nii thay vai trd va quyén ctua
minh trong gia dinh va xd hoi dé phu nit c&
ging vuon lén vi nit hay tu ti, coi minh yéu
hon nam giéi.

Khi xay dung mé hinh du an can dit cac
muc tiéu cu thé can bang gidi cho ting loai
hoat déng. V6i mé hinh thii nghiém caAn may
ho nam, m4y hd ni, tap huin tham quan
yéu cAu can c6 cAn biang nam va nii.

3.4.5. Uu tién déng vién phu nit tham gia
cdc hoat dong xa hoi

- Dé cao cac dién hinh néng dan ni di
dau trong phat trién kinh t& gia dinh, cac
guong hoc tap dao tao va thanh dat ctia phu
nd trong thon, xa.

- Phu ni hay tu ti trong gia dinh va
ngoai x4 hoi nén can cé cac 16p tap huan co

su tham gia phu ni tu do trao d6i thao luan
cic van dé trong gia dinh va xa héi, gitp cho
phu nii chu dong hon trong viéc quyét dinh
14 ngudi tham gia di hop thén x6m hay tham
gia tap huan khoa hoc ky thuat khac

- Cac mo6 hinh du an uu tién ni tham gia
va ni lam nhém trudng trong cac td nhém
nghién ciitu k§ thuat, nhém ghi s ké toan.

- Trong co cdu can bd thon, xa, huyén...
cAn c6 ty 1& can bo nit thich hop tao diéu kién
cho phu nii thuan 1gi phat huy vai tro va kha
ning ctia minh.

4. KET LUAN

Nghién cttu vé gidi trong cadc md hinh du
an nhiam dua vin dé giéi thanh mot hoat
dong can thiét phd bién & néng thon néi
chung va nhan thtc can bang giéi trong hoat
dong gia dinh va xa hoi néi riéng. Muc tiéu
12 tat ca nguoi dan, tat ca loai ho déu biét vé
khuyén nong, vé SRI va Book keeping.

Trong cac xa c6 cac du an SRI va Book
keeping, tham gia cta giéi 6 cdp xa clng
tuong tu nhu cac noi khac: cac cap chu chot
6 xa van do nam giéi dam nhiém. Véi cap
thon thi nii tham gia céng viéc xa hoi chiém
ty 1é cao hon vi cac du an cht yéu tién hanh
trong pham vi thén da tao thém mot s6 vi
tri cho ni phu trach nhu truéng nhém SRI,
trudng nhom ghi s6. Ca 2 mo hinh déu c6 ty
1&¢ nit tham gia t4p hudn cao hon nam giội.
Hon niia nang luc giéi thé hién qua viéc biét
mé hinh, lam theo m6 hinh thi n@ cting ¢6
uu thé hon. Cac van dé ma nam va nii quan
tdm trong cac mo hinh cting khac nhau, cac
quyét dinh hang ngay hodc quyét dinh nho
thi nii tham gia quyét dinh cao nhung cac
quyét dinh 16n va quyén sdé hiiu tai san van
chu y&u thudc vé nam giéi. Nhu vay véi cac
mé hinh nho truc tiép t6i hod cling chua du
thay d6i vi thé cta nii trong nhiing viéc 16n
4 néng thon.
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TÓM TẮT


Nghiên cứu này nhằm góp thêm những dẫn chứng về tham gia của giới trong các mô hình nhỏ ở cấp hộ là mô hình kỹ thuật SRI - Hệ thống canh tác lúa cải tiến và mô hình quản lý Book keeping - Mô hình sổ kế toán hộ. Cả 2 mô hình đều do Tổ chức Oxfam Mỹ hỗ trợ cho 3 xã Đại Nghĩa, Hợp Tiến và An Tiến của huyện Mỹ Đức thành phố Hà Nội. Trong hoạt động xã hội cũng như các hoạt động của mô hình SRI (Systems of Rice Intensification) và Book keeping, phụ nữ đều tham gia một phần đáng kể. Qua việc tham gia các mô hình, nữ giới đã có tiến bộ nhanh hơn trong thay đổi nhận thức, ra quyết định và trình độ ghi chép tính toán kinh tế.


Từ khóa: Book keeping, giới, mô hình, Mỹ Đức, SRI. 


SUMMARY


This research aims to provide additional evidence on Gender participation in small models at households level. They are technical model SRI- Systems of Rice intensification and management model - Book keeping. Both models are supported by Oxfam America for 3 communes Dai Nghia, Hop Tien and An Tien, My Duc District, Ha Noi City. In social activities as well as SRI and Book keeping activities women have participated remarkably. By participating in the model, women had faster progress in changing the perception, attitude, decision making, record levels and economic calculation.

Key words: Book keeping, gender, model, My Duc, SRI.  Nghe

Đọc ngữ âm

 


Từ điển - Xem từ điển chi tiết

1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Việt Nam là một nước nông nghiệp với 76% dân cư sống ở nông thôn. Trong đó lực lượng lao động nữ chiếm khoảng 70% lao động nông thôn, họ đã có nhiều đóng góp to lớn cho phát triển nông nghiệp và nông thôn Việt Nam. Hiện tại ở Việt Nam chưa có sự cân bằng giới một cách thực sự trong mọi lĩnh vực, minh chứng trong thực tế hiện nay khi đưa những tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào áp dụng trong các ngành, lĩnh vực kinh tế nói chung và nông nghiệp nói riêng, chúng ta mới chỉ quan tâm đến hộ và cộng đồng mà chưa thực sự đề cập đến vấn đề về giới, điều này làm hạn chế việc chuyển giao, sử dụng và khai thác hiệu quả những tiến bộ khoa học kỹ thuật đó. Bởi vậy đưa giới vào các hoạt động phát triển kinh tế nói chung và kinh tế nông nghiệp nói riêng là một chiến lược đúng đắn và cần thiết. Cho đến nay đã có nhiều tài liệu và nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực giới (Phạm Văn Bình, 2003; Phạm Thị Mỹ Dung, 2005; Quyền Đình Hà và cs., 2003) nhưng nghiên cứu giới trong các xã có một số mô hình mới gắn trực tiếp với hộ nông dân thì còn ít. Nghiên cứu này góp phần bổ sung những nét riêng cho việc kết luận về tham gia của giới trong phát triển nông thôn.

Mỹ Đức là huyện nghèo của thành phố Hà Nội. Cả huyện có khoảng 40.000 hộ với khoảng 180.000 khẩu trong 23 xã. Sản xuất lúa là nguồn thu nhập chính (lúa chiếm tới hơn 72% diện tích canh tác). Từ đầu năm 2007, Tổ chức Oxfam Mỹ đã hỗ trợ cho huyện dự án thử nghiệm mô hình SRI - Hệ thống canh tác lúa cải tiến,http://ciifad.cornell.edu/sri/ sau đó là dự án thử nghiệm mô hình Book keeping - Sổ Kế toán hộ (Phạm Thị Mỹ Dung, 2009). Các dự án được thử nghiệm tại 3 xã Đại Nghĩa, Hợp Tiến và An Tiến. Đây là 3 xã liền kề nhau và chủ yếu sản xuất lúa, ngành nghề ít phát triển. Mô hình SRI nhằm giúp nông dân chuyển từ  cách canh tác truyền thống sang canh tác lúa với cấy mạ non, cấy thưa, cấy 1 dảnh, không dùng phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật, còn mô hình Book keeping nhằm tăng năng lực quản lý hộ thông qua ghi chép, tính toán cho hộ. 


Nghiên cứu này nhằm mục đích phân tích tham gia của giới trong các hoạt động xã hội nói chung và cụ thể hơn là một số hoạt động trong 2 dự án cụ thể. Từ đó thấy được vai trò giới trong nông thôn và đưa ra một số kiến nghị thúc đẩy tham gia của giới trong các lĩnh vực, đặc biệt  khi có những dự án tới cấp hộ.


2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU


2.1. Tiếp cận nghiên cứu 


* Nghiên cứu sử dụng phương pháp tiếp cận giới gồm: Tiếp cận giới trong sản xuất nông nghiệp; tiếp cận giới trong công tác xã hội; tiếp cận giới trong quyền quyết định của gia đình và các quyết định liên quan tới hoạt động xã hội. Trong đó, tiếp cận nghiên cứu phát triển nông thôn gồm: Giới trong việc tham gia các mô hình kinh tế, mô hình dự án; Giới tham gia vào việc hoạt động thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại địa phương; Giới trong việc tự nguyện xây dựng câu lạc bộ, nhóm tổ cùng nhau phát triển.


* Tiếp cận nghiên cứu có sự tham gia gồm: Số lượng nam, nữ trong tập huấn mô hình dự án; Số nữ và nam quyết định việc tham gia mô hình kinh tế, dự án; Số nam, nữ tham gia các hoạt động xã hội và các quyết định của gia đình khác.


* Tiếp cận nghiên cứu hệ thống gồm: Nghiên cứu giới trong các hoạt động xã hội; Nghiên cứu giới trong các quyết định về công việc xã hội và gia đình; Nghiên cứu giới trong vai trò hoạt động của mô hình dự án tại nông thôn.


2.2. Điểm nghiên cứu


Dự án chọn 3 xã Đại Nghĩa, Hợp Tiến và An Tiến là điểm nghiên cứu. Nghiên cứu cũng dựa trên cơ sở các mô hình được thực hiện trong các thôn từ năm 2007 đến nay.


2.3. Hộ điều tra


Chọn toàn bộ 90 hộ nông dân tại 3 xã có tham gia cả 2 mô hình SRI và Book keeping. Ngoài ra còn khảo sát 60 hộ ngoài mô hình tại 3 xã. Nghiên cứu thêm một số nội dung liên quan là thành viên trong gia đình trong số 90 hộ điều tra chính để làm rõ vấn đề. Chọn hộ để nghiên cứu không dựa trên tiêu trí kinh tế của hộ mà dựa trên cơ sở các hộ tham gia dự án và hộ không tham gia dự án để thấy được sự khác nhau trong việc tham gia hoạt động xã hội của hai giới trong hai nhóm hộ. 


2.4. Phương pháp phân tích 


Chủ yếu dùng các phương pháp phân tích giới, so sánh “trước, sau” , so sánh “có, không” và thảo luận với các hộ, cán bộ địa phương.


3. KẾT  QUẢ  NGHIÊN  CỨU  VÀ
     THẢO  LUẬN


3.1. Giới trong công tác xã hội 


Nghiên cứu giới trong công tác xã hội tại các xã cho thấy, trong các chức vụ chủ chốt tại xã chỉ có Hội Phụ nữ do nữ giới giữ chủ chốt, còn các chức danh khác đều do nam đảm nhiệm (Hình 1).  


Tại cấp thôn, xóm thì tỷ lệ nữ tham gia công tác chiếm 52,1% nhiều hơn nam giới. Phụ nữ thường làm chi hội trưởng phụ nữ hoặc nông dân. Hai dự án SRI và Book keeping là dự án nhỏ ở cấp thôn nên phụ nữ cũng có điều kiện tham gia nhiều hơn vào các hoạt động xã hội. Như vậy càng ở cấp độ công tác cao thì tỷ lệ nữ tham gia càng ít. Sự tham gia khác nhau thể hiện rõ vai trò, điều kiện công tác và các quan niệm của mỗi giới trong mỗi cấp độ công tác (Bảng 1).


3.2. Giới trong mô hình  SRI 


3.2.1. Giới trong các khóa tập huấn SRI


Hệ thống SRI gọi là một phương pháp mới về kỹ thuật trồng lúa khoa học. Số liệu điều tra có 74,3% - 93,8% là nữ trong các lớp tập huấn về trồng trọt, nam giới chỉ tham gia khoảng 6,7% - 25,7%. Điều này thể hiện sự phân chia công việc theo giới trong các hoạt động sản xuất là rõ ràng. Qua phỏng vấn, nữ giới trong các hộ có nam tham gia tập huấn SRI cho rằng dù các lớp tập huấn có nam tham gia nhưng nữ giới lại có trách nhiệm nhiều hơn trong việc làm đúng quy trình kỹ thuật (nữ giới 47 tuổi, trình độ 7/10). Vì vậy ngay khi nữ giới không được tham gia tập huấn, họ có thể làm tốt hơn nam giới trên phương diện công việc trồng trọt. Nhiều nữ giới không được đi tập huấn về SRI nhưng được người biết về SRI truyền lại, có thể họ chỉ áp dụng một khâu kỹ thuật nào dễ và phù hợp với họ. Ví dụ trong SRI có kỹ thuật cấy thưa dảnh, cấy ít dảnh, rút nước đúng thời điểm, bón ít phân… ứng dụng từng phần được giải thích rõ hơn đó là chỉ áp dụng một hoặc hai kỹ thuật của SRI. 
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Hình 1. Nữ giới trong các vị trí chủ chốt của các xã 


                 Nguồn : Điều tra năm 2009

Bảng 1. Giới trong  tham gia công tác cấp thôn

		Xã

		Số người tham gia công tác thôn

		Trong đó Nam

		Trong đó Nữ



		

		

		Số người

		%

		Số người

		%



		Đại Nghĩa

		28

		12

		42,9

		16

		57,1



		Hơp Tiến

		12

		7

		58,3

		5

		41,7



		An Tiến

		8

		4

		50

		4

		60



		Tổng

		48

		23

		47,9

		25

		52,1





Nguồn: Số liệu điều tra năm 2009


3.2.2. Giới trong các quyết định liên quan
         đến SRI

Các hộ gia đình lần đầu tham gia SRI còn hoài nghi về hiệu quả của SRI nhưng với các hộ đã áp dụng SRI nhiều vụ thì cả nam và nữ đều ủng hộ dự án. Mọi quyết định về trồng trọt cũng như tham gia vào dự án SRI phụ nữ chiếm 59%. Bởi vì nữ giới thường tham gia nhiều vào các hoạt động phát triển nông nghiệp nông thôn việc họ tiếp cận thông tin và ra quyết định trong trồng trọt sẽ tốt hơn nam giới. 


Nữ giới có vai trò quan trọng trong chi tiêu công việc nhà và việc đồng áng nhưng với nghiên cứu quyền quyết định của giới nữ giới trong các hộ không áp dụng SRI hầu như ít có các quyết định chi tiêu lớn, quan trọng trong gia đình.


Về sản xuất nông nghiệp với nhóm hộ trong dự án SRI thì quyết định của nữ về trồng trọt chiếm 83,7%, có nhiều công việc nữ giới nắm vai trò quyết định lớn như công việc chọn giống cây trồng nữ giới quyết định tới 95,5%. Trong khi đó ở các hộ ngoài SRI các quyết định chủ yếu do nam giới


Trong ngành nghề phụ nghề ở hộ  SRI thì  87,5% quyết định thuộc về nữ giới, ở hộ không áp dụng SRI nữ chỉ quyết định 75,9%. Điều này cũng không có gì ngạc nhiên vì hộ áp dụng SRI có nhiều thời gian hơn để làm công việc tạo thu nhập khác như thêu, mây tre đan, nấu rượu, hay có thời gian đi làm thuê khác. 


Các quyết định lớn như mua sắm sửa chữa các tài sản lớn, cưới hỏi cho con cái trong


các hộ có SRI nữ quyết định 66,1%, hộ không có SRI chỉ là 7,5%. Riêng việc nắm giữ các tài sản lớn như sổ nhà đất, đăng ký xe máy, hoá đơn mua ti vi, đăng ký kinh doanh.. chủ yếu do nam nắm giữ nên quyết định sử dụng các tài sản lớn là do nam. 


3.2.3. Năng lực giới từ dự án SRI  


- Năng lực về kỹ thuật


Nhận thức của nông dân được thay đổi sau khi tiếp cận các mô hình dự án. Trong số các thành viên trong hộ được hỏi, có  99% ý kiến cho là các dự án có làm thay đổi nhận thức của nông dân và các thành viên trong hộ, trong đó 26,8% nam giới đồng ý và 73,2% ý kiến nữ đồng ý; 79,9% ý kiến cho rằng sau khi tập huấn có thể áp dụng được SRI, trong đó có 26,2% nam và 73,8% nữ cho rằng bản thân có thể có thể làm được theo những gì đã biết. 


- Năng lực về hoạt động xã hội


Nông dân và đặc biệt là nông dân nữ tự tin đã tổ chức được nhiều lớp tập huấn lại cho nông dân, thành lập nhóm tổ nghiên cứu thí nghiệm về mật độ cấy, nhóm nghiên cứu về sâu bệnh, nhóm nghiên cứu về giống lúa, nhóm nghiên cứu về năng suất và nhóm nghiên cứu về so sánh năng suất hai phương pháp cấy khác nhau. Các nhóm nghiên cứu này đều do nữ làm nhóm trưởng có trách nhiệm viết báo cáo tổng kết và trình bày kết quả nghiên cứu của nhóm trước hội nghị đầu bờ. Phụ nữ đã khẳng định năng lực và vai trò quyết định công việc sản xuất nông nghiệp trong gia đình hơn hẳn nam giới. 


3.3. Giới trong mô hình Book keeping


3.3.1. Tham gia của giới trong mô hình
           Book keeping 


Mô hình “Book keeping” (Mô hình sổ kế toán hộ) khác với mô hình SRI vì nó không thực hiện trên đồng ruộng mà thực hiện tại hộ và tại nhóm hộ. Sau khi được tập huấn các hộ mô hình được tổ chức thành các nhóm nhằm trao đổi chia sẻ và hướng dẫn lẫn nhau. Trong gia đình nam giới nắm quyền làm chủ hộ chiếm 87,4%, nhưng trong việc ghi sổ kế toán hộ nữ giới chiếm tới 74,4% (Bảng 2). 


Xác định vai trò của giới trong mô hình Sổ kế toán hộ thông qua các tiêu chí chủ hộ là nữ, người ghi sổ là nữ, xếp loại ghi sổ tốt. Qua bảng đánh giá trên ta thấy nữ giới là người ghi sổ tốt hơn nam và chiếm tỷ lệ 81,3% so với nam, các nhóm có nhóm trưởng là nữ thì nhóm đó ghi tốt hơn nhóm có nhóm trưởng là nam. Điều đó chứng tỏ dù ở phương diện này hay ở phương diện khác thì đều khẳng định được vai trò cần thiết của phụ nữ trong gia đình và các hoạt động xã hội. Tuy nhiên có thể do yếu tố chủ quan hay khách quan mà trong nhiều lĩnh vực lao động cũng như công việc có mức thu nhập cao, có rất ít nữ giới được tham gia. 


3.3.2. Giới trong đào tạo TOT về sổ kế toán
          hộ (đào tạo giảng viên nông dân về
          sổ kế toán hộ) 


TOT (Training of trainers) là phương pháp đào tạo giảng viên nông dân nhằm giúp nông dân có kỹ năng, phương pháp và có khả năng hướng dẫn cho những nông dân khác trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong lớp tập huấn, nữ giới chiếm tỷ lệ cao (60,7%). Với các cuộc thảo luận theo nhóm, lớp học được chia theo nhiều nhóm phụ thuộc vào số lượng học viên. Cơ cấu giới trong nhóm thể hiện sự tham gia của nam và nữ cho mỗi vấn đề cần thảo luận (Bảng 3).


Bảng 2. Vai trò giới trong ghi sổ

		1

		Chủ hộ nữ

		12,6%



		2

		Ghi sổ là nữ

		74,4%



		3

		Xếp loại ghi tốt là nữ

		81,3%



		4

		Nhóm ghi sổ tốt nhất

		Nữ nhóm trưởng





                Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra 2009 


Bảng 3. Thảo luận nhóm theo các chủ đề trong hộ


		Diễn giải

		Số nhóm

		Nhóm trưởng

		Học viên

		Tham gia ý kiến



		

		

		Nam

		Nữ

		Học viên/ nhóm

		Nam

		Tỷ lệ


%

		Tổng

		Nam

		Tỷ lệ %



		1. Cách ghi và hạch 
    toán Trồng trọt

		1

		1

		-

		6

		2

		33,3

		7

		3

		42, 9



		2. Cách ghi và hạch
    toán Chăn nuôi

		1

		-

		1

		6

		2

		33,3

		9

		5

		55,6



		3. Cách ghi và hạch
    toán TTCN – DV

		1

		1

		-

		5

		3

		60

		5

		4

		80



		4. Cách ghi các khoản 
    Thu trong hộ

		1

		-

		1

		5

		2

		40

		11

		2

		18,2



		5. Cách ghi các khoản 
    Chi trong hộ

		1

		1

		-

		6

		2

		33,3

		9

		3

		33,3





Nguồn : Số liệu điều tra tại lớp tập huấn TOT cho nông dân ngày 3 tháng 4 năm 2009


Trong thảo luận ở lớp đào tạo TOT có 5 nhóm vấn đề mà nông dân hay coi là chuyện bình thường, nhưng khi thảo luận thì lại được rất nhiều nông dân quan tâm. Điều đó cho thấy nam và nữ có nhiều ý kiến tham gia khác nhau, tuy nhiên mỗi vấn đề thảo luận lại có những ý kiến nghiêng về giới nam, giới nữ khác nhau như vấn đề về ghi hạch toán thu chi, trồng trọt, tỷ lệ nam giới tham gia ít và dao động từ 18% - 42%. Nhưng với việc thảo luận các vấn đề ghi hạch toán về chăn nuôi, TTCN – dịch vụ thì tỷ lệ ý kiến của nam chiếm 55% - 80%. 


3.3.3. Lợi ích của giới từ mô hình Book
           keeping


ở huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cũng như các vùng nông thôn khác, phụ nữ là người chủ lực trong công việc gia đình và xã hội nhưng vẫn bị thiệt thòi trên nhiều mặt. Đánh giá lợi ích giới từ mô hình qua các khía cạnh như:


- Hưởng lợi của phụ nữ  từ dự án (Bảng 4)


Một mô hình có thể đưa lại lợi ích vật chất hoặc lợi ích phi vật chất. Dự án kỹ thuật thường thể hiện rõ lợi ích vật chất còn dự án Sổ thì lợi ích được hiểu là được giao tiếp, được họp hành, khả năng tính toán viết tốt hơn... Qua khảo sát cho thấy, tỷ lệ phụ nữ được đi tập huấn, hội họp hoặc hỏi ý kiến do có dự án cao hơn, từ đó làm giảm dần sự cách biệt so với nam. 


Từ việc học ghi sổ, năng lực tính toán, viết chữ của chị em tăng lên. Phụ nữ gần gũi hơn với con cái và bố mẹ nên được nhiều người trong gia đình tham gia ghi sổ cùng. Phụ nữ chia sẻ với xung quanh việc ghi sổ rộng rãi hơn vì họ thường cởi mở và thường làm việc trong làng. 

Trong số trên có 5 người đã 5 - 7 năm không cầm bút viết và 2 người đã 10 -15 năm không cầm bút viết. Điều đặc biệt họ đều là phụ nữ vì mọi công việc quan trọng trong gia đình đều do chồng và con đảm nhiệm. Một số hộ nghèo cả vợ và chồng hầu như rất ít khi cầm bút ghi chép các công việc trong gia đình. Việc ghi sổ kế toán đem lại sự hiểu biết về tính toán thu chi và các hoạt động sản xuất kinh doanh trong hộ mà bấy lâu nay họ thường ước lượng một cách không chính xác các khoản thu chi của gia đình mình.


- Hưởng lợi của trẻ em gái


Dự án ghi sổ thường lấy gia đình của một người làm nơi trao đổi cho cả nhóm hoặc trao đổi với cán bộ dự án. Điều này có ảnh hưởng tới trẻ em gái vì trẻ em trai hay chơi ngoài đường, ngoài sân, còn trẻ em gái thường chơi quanh quẩn trong nhà, trong vườn. Họp nhóm thường kích thích sự tò mò của trẻ em gái, gợi mở các em bắt chước mẹ hoặc cùng mẹ ghi chép, tính toán. Trong số các em đó, có những em gái sẽ ở lại quê và trở thành nông dân.


Bảng 4. Quyền lợi và chia sẻ thông tin của phụ nữ

		TT

		Chỉ tiêu

		Tổng số


Người trả lời

		Nữ



		

		

		

		Số người

		Tỷ lệ (%)



		1

		Trước đây không ghi  sổ sách

		36

		29

		80,6



		2

		Trước đây không dùng  bút giấy

		14

		10

		71,4



		3

		Trước đây không được đi họp từ xã trở lên

		24

		14

		58,3



		4

		Trước đây không được tập huấn từ xã trở

		26

		15

		57,7



		5

		Trước đây không được đề nghị  góp ý kiến

		45

		36

		80,0



		6

		Từ khi ghi sổ  thấy chữ viết đẹp hơn và tính nhẩm nhanh hơn

		79

		55

		69,6



		7

		Trong gia đình có người  ghi sổ cùng

		25

		17

		68,0



		8

		Trong thôn có người biết việc hộ ghi sổ

		75

		57

		76,0





Nguồn: Báo cáo Đánh giá hiệu quả và tác động của mô hình Sô kế toán hộ Book keeping tại Mỹ Đức, Hà Nội
                      (Trích kết quả điều tra 87 hộ ngày 9/5/2009 nhân cuộc họp nhóm theo xã). 

3.3.4. Các khó khăn liên quan tới phụ nữ
          khi tham gia vào SRI và mô hình ghi
          sổ kế toán


- Khó khăn về quan niệm của gia đình và xã hội về SRI và mô hình ghi sổ kế toán


SRI và mô hình ghi sổ kế toán là một tiến bộ khoa học mới được đưa vào nông dân nghèo sản xuất nông nông nghiệp. SRI giúp nông dân có phương pháp kỹ thuật để nâng cao năng suất cây trồng. Mô hình ghi sổ kế toán giúp nông dân tính toán và so sánh sản xuất cây trồng nào hay chăn nuôi con vật nuôi nào có hiệu quả hơn. Tuy nhiên, mô hình dự án khi được đưa vào nông thôn đã gặp không ít những khó khăn nhất là giới nữ khi tham gia vào mô hình. Quan niệm của cấp quản lý cho rằng để thay đổi cái gì mang tính truyền thống thì thật khó, còn quan niệm của nam giới trong gia đình thì cho rằng phụ nữ không có đủ trình độ năng lực để làm và thực hiện được một tiến bộ kỹ thuật mới vì vậy sẽ thất bại và không đem lại kết quả gì. Sự không đồng thuận của nam giới trong gia đình thường hay làm phụ nữ không tự tin vào khả năng của bản thân. 


- Khó khăn về năng lực tiếp nhận khoa học kỹ thuật trong mô hình dự án 


Cơ hội để nông dân nói chung và phụ nữ nông thôn nói riêng còn rất nhiều hạn chế như quan niệm về thiên chức của nữ giới, về sức khỏe phụ nữ, về cơ hội được tiếp cận khoa học kỹ thuật mới, về năng lực và trình độ để tiếp cận mô hình kỹ thuật đó, v.v...


- Khó khăn về vai trò và quyền quyết định trong gia đình và xã hội


Phụ nữ trong gia đình ở thời điểm nào cũng luôn bị nam giới cho là người quyết định phụ ngay cả trong các quyết định về trồng trọt được cho là phụ nữ có nhiều vai trò nhất (gieo trồng lúa thì phụ nữ luôn quyết định tuy nhiên khi thu hoạch và bán sản phẩm thì đều do nam giới quyết định). Việc quyết định tham gia vào mô hình ghi sổ kế toán hộ, thời gian đầu không ít phụ nữ bị chồng cấm không cho ghi chép và không được tham gia các hoạt động họp nhóm, hội thảo. Khi ghi chép, hạch toán cẩn thận theo dự án, phụ nữ đã biết hạch toán quản lý chi tiêu trong gia đình hơn, nhiều nam giới cho rằng vợ mình không tin tưởng nên phải ghi chép, điều này cản trở không nhỏ tới tâm lý của phụ nữ trong việc tham gia vào mô hình ghi sổ.


3.4. Một số đề xuất tăng cường sự tham 
       gia của giới vào trong các hoạt động 
       xã hội và các mô hình dự án  


3.4.1. Thay đổi quan điểm và nhận thức của
           cán bộ các cấp về vấn đề giới


- Lãnh đạo ở địa phương và các cấp cần lưu ý vấn đề giới trong phát triển xã hội và không coi nhẹ vấn đề giới trong phát triển nông nghiệp nông thôn. 


- Làm rõ vấn đề giới là vấn đề chung của cả cộng đồng mà không riêng về một nhóm tổ nào trong xã hội, mà cần xem xét giới giữa các hộ hơn là giới trong nội bộ hộ gia đình.  


- Các cấp cần có nhiều cơ chế chính sách mở rộng hợp tác quốc tế tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức nước ngoài vào Việt Nam tham gia phát triển, nghiên cứu đầu tư cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn Việt Nam.


3.4.2. Tuyên truyền và nâng cao trình độ
           cho hộ nông dân nhất là phụ nữ


- Nâng cao trình độ học vấn cho nông dân làm môi trường và điều kiện để phụ nữ phát triển.


- Tuyên truyền cho người dân thay đổi tư duy không phân biệt nam và nữ trong toàn cộng đồng. 


- Các tổ chức hội, đoàn thể các cấp thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân cần quan tâm vấn đề cân bằng giới trong mỗi khóa tập huấn hoặc có lớp tập huấn ưu tiên nhiều nữ hơn, hoặc có lớp liên quan đến bạo lực gia đình, lớp liên quan đến quyền của phụ nữ trong gia đình và xã hội thì có thể cho nam tham gia nhiều hơn. 


3.4.3. Nâng cao kinh tế hộ từng bước đưa
           phụ nữ tham gia vào mô hình kinh
           tế, dự án


- Giúp các hộ nữ tiếp cận nhiều hơn với các dịch vụ hỗ trợ của nhà nước và các tổ chức khác. Trong đó chú ý nhất là các dịch vụ tài chính vi mô, khuyến nông, dự án, mô hình phát triển. 


- Phát triển các ngành nghề phù hợp với khả năng và nhu cầu của các chủ hộ nữ đặc biệt là nghề phụ và chăn nuôi.


- Các chủ hộ nữ thường ít có cơ hội làm việc xa làng, xã và tìm việc ngoài huyện nên cần hướng cho họ phát triển các ngành nghề tại chỗ. 


- Đảm bảo những nguồn lực cơ bản cho các chủ hộ nữ như đất đai, vốn. Việc này cần đi đôi với các biện pháp giúp họ quản lý rủi ro vì các chủ hộ nữ thường là hộ gặp nhiều rủi ro.


3.4.4. Định hướng cho phụ nữ về quyền và
          vai trò quyết định của mình trong 
          gia đình và xã hội


Vai trò và quyền quyết định của phụ nữ ở cương vị nào cũng bị nam giới lấn át. Cần kết hợp với các tổ chức khác giáo dục, tuyên truyền cho phụ nữ thấy vai trò và quyền của mình trong gia đình và xã hội để phụ nữ cố gắng vươn lên vì nữ hay tự ti, coi mình yếu hơn nam giới. 


Khi xây dựng mô hình dự án cần đặt các mục tiêu cụ thể cân bằng giới cho từng loại hoạt động. Với mô hình thử nghiệm cần mấy hộ nam, mấy hộ nữ, tập huấn tham quan yêu cầu cần có cân bằng nam và nữ.


3.4.5. Ưu tiên động viên phụ nữ tham gia
           các hoạt động xã hội


- Đề cao các điển hình nông dân nữ đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình, các gương học tập đào tạo và thành đạt của phụ nữ trong thôn, xã.


- Phụ nữ hay tự ti trong gia đình và ngoài xã hội nên cần có các lớp tập huấn có sự tham gia phụ nữ tự do trao đổi thảo luận các vấn đề trong gia đình và xã hội, giúp cho phụ nữ chủ động hơn trong việc quyết định là người tham gia đi họp thôn xóm hay tham gia tập huấn khoa học kỹ thuật khác 


- Các mô hình dự án ưu tiên nữ tham gia và nữ làm nhóm trưởng trong các tổ nhóm nghiên cứu kỹ thuật, nhóm ghi sổ kế toán. 


- Trong cơ cấu cán bộ thôn, xã, huyện… cần có tỷ lệ cán bộ nữ thích hợp tạo điều kiện cho phụ nữ thuận lợi phát huy vai trò và khả năng của mình.


4.  KẾT LUẬN 


Nghiên cứu về giới trong các mô hình dự án nhằm đưa vấn đề giới thành một hoạt động cần thiết phổ biến ở nông thôn nói chung và nhận thức cân bằng giới trong hoạt động gia đình và xã hội nói riêng. Mục tiêu là tất cả người dân, tất cả loại hộ đều biết về khuyến nông, về SRI và Book keeping.

Trong các xã có các dự án SRI và Book keeping, tham gia của giới ở cấp xã cũng tương tự như các nơi khác: các cấp chủ chốt ở xã vẫn do nam giới đảm nhiệm. Với cấp thôn thì nữ tham gia công việc xã hội chiếm tỷ lệ cao hơn vì các dự án chủ yếu tiến hành trong phạm vi thôn đã tạo thêm một số vị trí cho nữ phụ trách như trưởng nhóm SRI, trưởng nhóm ghi sổ. Cả 2 mô hình đều có tỷ lệ nữ tham gia tập huấn cao hơn nam giới. Hơn nữa năng lực giới thể hiện qua việc biết mô hình, làm theo mô hình thì nữ cũng có ưu thế hơn. Các vấn đề mà nam và nữ quan tâm trong các mô hình cũng khác nhau, các quyết định hàng ngày hoặc quyết định nhỏ thì nữ tham gia quyết định cao nhưng các quyết định lớn và quyền sở hữu tài sản vẫn chủ yếu thuộc về nam giới. Như vậy với các mô hình nhỏ trực tiếp tới hộ cũng chưa đủ thay đổi vị thế của nữ trong những việc lớn ở nông thôn.
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